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Lời nói đầu 

 

Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại được biên soạn nhằm đáp ứng nhu 

cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên khoa Tài chính – Ngân hàng 

Trường Đại học Công nghệ và Kinh doanh Hà Nội. 

 

 Giáo trình gồm 6 chương; được biên soạn trong mối liên hệ với các môn học 

thuộc chương trình ngành Tài chính  - Ngân hàng của trường đã thể hiện đầy đủ những 

nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại. Ngoài giáo trình còn có phần câu hỏi và 

bài tập được in riêng.  Giáo trình đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu .  

 

  Giáo trình do tập thể tác giả biên soạn gồm:  

- PGS.TS Mai Văn Bạn: Chủ biên, biên soạn chương 3. 

- TS  Nguyễn Kim Anh: Biên soạn chương 2 và 5. 

- TS  Đỗ Kim Hảo: Biên soạn  chương 6.  

- TS  Nguyễn Ngọc Thủy Tiên: Biên soạn  chương 1. 

- TS Nguyễn Trọng Tài: Biên soạn  chương 4.  

               

Tuy nhiên,  nghiệp vụ Ngân hàng thương mại khá đa dạng, phức tạp và ngày 

càng phát triển phong phú. Do đó, giáo trình không tránh khỏi những hạn chế, khiếm 

khuyết. Rất mong được sự đồng cảm và đóng góp chân thành của bạn đọc để giáo trình 

được hoàn thiện hơn khi tái bản./. 
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Bảng chữ viết tắt 

 

1. NHTW (NHTƯ) : Ngân hàng trung ương 

2. TW (TƯ)  : Trung ương 

3. NHNN  : Ngân hàng Nhà nước  

4. NN   : Nhà nước  

5. TD   : Tín dụng 

6. NH   : Ngân hàng 

7. KH   : Khách hàng 

8. TS   : Tài sản 

9. DN   : Doanh nghiệp  

10.  TC   : Tài chính 

11.  NHTM  : Ngân hàng thương mại 

12.  UBND  : Uỷ ban nhân dân 

13.  HTX  : Hợp tác xã 

14.  VLĐ  : Vốn lưu động 

15.  L/C  : Phương thức thư tín dụng 

16.  TSCĐ  : Tài sản cố định 

17.  DAĐT  : Dự án đầu tư 

18.  TK  : Tài khoản 

19.  TTKDTM  : Thanh toán không dùng tiền mặt 

20.  NHPHT  : Ngân hàng phát hành thẻ 

21.  TTTT  : Trung tâm thanh toán 

22.  ATM  : Máy rút tiền tự động 

23.  TTLH  : Thanh toán liên hàng 

24.  CTĐT  : Chuyển tiền điện tử 

25.  TTBT  : Thanh toán bù trừ 

26.  TKTG  : Tài khoản tiền gửi 

27.  TT   : Thanh toán 

28.  TTĐTLNH : Thanh toán điện tử liên ngân hàng 
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29.  TG  : Tiền gửi 

30.  KD   : Kinh doanh  

31.  HĐ  : Hợp đồng 

32.  SGD  : Sở giao dịch 

33.  VCB  : Ngân hàng ngoại thương Việt Nam  

34.  ICB  : Ngân hàng công thương 

35.  EXIM  : Xuất nhập khẩu 

36.  TM  : Thương mại 

37.  CĐTS  : Cân đối tài sản 

38.  TSC  : Tài sản có 

39.  TSN  : Tài sản nợ 

40.  TQH  : Nợ quá hạn 
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chương 1 

Nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng thương mại 

 

 

 Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực 

tiền tệ, tín dụng ngân hàng - một trung gian tài chính cung ứng vốn chủ yếu, hữu hiệu 

cho nền kinh tế. Việc tạo lập và tổ chức quản lý vốn của ngân hàng thương mại là một 

trong những nội dung quan trọng hàng đầu đối với NHTM. 

1.1. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại 

Nguồn vốn của ngân hàng thương mại là toàn bộ các vốn tiền tệ được ngân hàng 

thương mại tạo lập bằng nhiều hình thức để cho vay, đầu tư và thực hiện các dịch vụ 

ngân hàng. Nguồn vốn của ngân hàng bao gồm 2 loại chính : Vốn chủ sở hữu và vốn nợ. 

1.1.1. Vốn chủ sở hữu:  

 Vốn chủ sở hữu là lượng vốn mà chủ ngân hàng phải có để hoạt động, thuộc 

quyền sở hữu của ngân hàng thương mại. Nguồn hình thành loại vốn này rất đa dạng, 

tuỳ theo tính chất sở hữu, năng lực tài chính của chủ ngân hàng, yêu cầu và sự phát triển 

của thị trường.  

Vốn chủ sở hữu của NHTM bao gồm:  

1.1.1.1.Vốn điều lệ:  

Vốn điều lệ là số vốn được ghi trong điều lệ hoạt động của ngân hàng thương mại. 

Nguồn vốn này có thể khác nhau giữa các ngân hàng, phụ thuộc vào mỗi hình thức sở 

hữu của ngân hàng thương mại. Nếu là ngân hàng thương mại thuộc sở hữu Nhà nước thì 

vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp và được bổ sung trong quá trình hoạt động. Nếu 

là ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh thì do các cổ đông và các bên liên doanh 

đóng góp. Vốn điều lệ của từng loại ngân hàng thương mại không được thấp hơn mức 

vốn pháp định mà pháp luật quy định cho từng loại ngân hàng thương mại. Trong quá 

trình kinh doanh các ngân hàng thương mại có thể bổ sung tăng vốn điều lệ nhưng phải 

được ngân hàng Trung ương đồng ý và phải được công bố công khai.  
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1.1.1.2. Các quỹ dự trữ:  

Để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh các ngân hàng thương mại được trích lập 

các quỹ dự trữ. Tuỳ theo quy định của từng Quốc gia, từng thời kỳ về mức độ trích lập, quy 

mô, mục đích sử dụng. 

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ hàng năm được trích theo tỷ lệ nhất định từ lợi 

nhuận sau thuế. ở Việt Nam theo Nghị định 146/NĐ/CP ngày 23/11/2005 mức trích lập 

là 5% lợi nhuận sau thuế, mức tối đa của quỹ này bằng mức vốn điều lệ thực có. 

Phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu với mệnh giá theo quy định hoạch toán vào 

quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.  

- Quỹ dự phòng tài chính là các khoản dự phòng tổn thất được xem như là một bộ 

phận của vốn tự có để bù đắp thua lỗ. ở Việt Nam theo văn bản hiện hành, ngân hàng 

thương mại được trích 10% từ lợi nhuận sau thuế hàng năm. Số dự trữ này không vượt 

quá 25% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại . 

- Các quỹ khác : Quỹ phúc lợi, quỹ phát triển nghiệp vụ ...., các quỹ này được trích 

lập và sử dụng theo quy định của pháp luật. 

1.1.1.3. Các tài sản nợ khác :  

Theo quy định của pháp luật một số tài sản nợ khác được coi là vốn chủ sở hữu của 

ngân hàng thương mại bao gồm: Vốn đầu tư xây dựng mua sắm do Nhà nước cấp (nếu 

có); Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá; Lợi nhuận được để 

lại chưa phân chia cho các quỹ. 

1.1.2. Vốn nợ:  

Vốn nợ của NHTM được tạo lập bằng cách huy động từ tiền gửi  và phát hành các 

giấy tờ có giá, vay của các tổ chức tín dụng và Ngân hàng trung ương; các nguồn khác.  

1.1.2.1. Vốn huy động từ tiền gửi:  

Đây là vốn quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn ngân hàng thương mại 

và đó là mục tiêu tăng trưởng hàng năm của các ngân hàng. Có nhiều hình thức huy 

động khác nhau như :  

- Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) : Là số tiền của doanh nghiệp hoặc 

cá nhân gửi vào Ngân hàng nhằm mục đích giao dịch, thanh toán, chi trả cho các hoạt 

động mua bán hàng hoá, dịch vụ và các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh. Người 
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gửi có thể rút ra bất cứ khi nào và ngân hàng phải có trách nhiệm đáp ứng kịp thời, đầy 

đủ. Đây là nguồn huy động có chi phí thấp của ngân hàng thương mại. 

- Tiền gửi có kỳ hạn của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội : là những khoản 

tiền mà các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội gửi ở ngân hàng sẽ được chi trả trong một 

khoảng thời gian nhất định. Đây là nguồn vốn ổn định, vì vậy các ngân hàng thương mại 

luôn tìm cách đa dạng hoá huy động loại tiền gửi này bằng việc áp dụng nhiều kỳ hạn lãi 

suất, linh hoạt cùng với nhiều chính sách khách hàng để thu hút tối đa nguồn vốn này. 

- Tiền gửi tiết kiệm của dân cư là nguồn vốn mà ngân hàng thương mại huy động 

tiền nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư. Để thu hút loại tiền này, các ngân hàng thương 

mại có những giải pháp nhằm khuyết khích dân cư gửi tiền như mở rộng mạng lưới huy 

động, đa dạng các hình thức huy động, lãi suất linh hoạt; với các hình thức tiết kiệm 

không kỳ hạn và tiết kiệm có kỳ hạn. 

- Tiền gửi khác: Các NHTM còn huy động các khoản tiền gửi khác như  tiền gửi của các 

tổ chức tín dụng khác; tiền gửi của kho bạc Nhà nước ; tiền gửi của các đoàn thể xã hội....  

1.1.2.2. Vốn vay của các tổ chức tín dụng khác và của ngân hàng Trung ương. 

- Vay từ Ngân hàng Trung ương : NHTW có thể cho các tổ chức tín dụng vay vốn 

ngắn hạn khi cần thiết dưới hình thức tái cấp vốn như:  cho vay lại theo hồ sơ tín dụng; 

chiết khấu, tái chiết khấu, thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác; cho vay có 

đảm bảo bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác; cho vay bổ 

sung vốn trong thanh toán bù trừ; cho vay đặc biệt khi tổ chức tín dụng mất khả năng 

thanh toán có nguy cơ mất an toàn cho hệ thống. 

- Vay từ các tổ chức tín dụng khác : Đây là nguồn các ngân hàng thương mại vay 

mượn lẫn nhau và vay của các tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng 

nhằm đáp ứng nhu cầu dự trữ chi trả cấp bách. 

1.1.2.3. Vay trên thị trường vốn (phát hành các giấy tờ có giá) :  

Thực chất là ngân hàng huy động vốn bằng việc phát hành các giấy tờ có giá như : 

Kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; trong đó kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi là loại 

phiếu nợ ngắn hạn, trái phiếu là phiếu nợ trung dài hạn. Các loại giấy tờ có giá đó được 

ngân hàng thương mại phát hành từng đợt với mục đích và số lượng cụ thể và được 

NHTW chấp thuận. Khả năng vay mượn tuỳ thuộc vào uy tín của ngân hàng, lãi suất và 

trình độ phát triển của thị trường tài chính.  
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1.1.2.4. Nguồn vốn khác : 

Ngoài các loại vốn được tạo lập trên, NHTM còn tạo lập vốn từ những nguồn khác:  

- Vốn uỷ thác: Ngân hàng thương mại thực hiện các dịch vụ như : uỷ thác cho vay, 

uỷ thác đầu tư, cấp phát, giải ngân và thu hộ .... Các dịch vụ này làm gia tăng nguồn vốn 

ngân hàng thương mại. Trong trường hợp ngân hàng thương mại đã tiếp nhận vốn nhưng 

chưa giải ngân hết theo kế hoạch hoặc vốn cho vay đã thu hồi nhưng chưa đến hạn chuyển 

cho chủ đầu tư. 

- Vốn trong thanh toán là số vốn có được do ngân hàng thương mại làm trung gian 

thanh toán như : số vốn trong thời gian đã trích tài khoản của người chi trả nhưng chưa 

chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng do phải luân chuyển, xử lý chứng từ thanh 

toán; số vốn trong thời gian khách hàng lưu ký tại ngân hàng nhưng chưa thanh toán 

trong một số hình thức như : séc bảo chi, thẻ tín dụng, thẻ ký qu, séc chuyển tiền...  

1.2. Quản lý nguồn vốn :  

1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại :  

Quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại là nhằm :  

Khai thác, huy động tối đa mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế xã hội. 

Đảm bảo nguồn vốn ngân hàng thương mại tăng trưởng ổn định, bền vững, làm cơ 

sở đáp ứng yêu cầu vốn cho khách hàng nhanh chóng, đầy đủ với thời gian và lãi suất 

thích hợp. 

Đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân hàng thương mại và nâng cao hiệu 

quả kinh doanh. 

1.2.2. Nội  dung quản lý nguồn vốn  

1.2.2.1. Quản lý nguồn vốn chủ sở hữu :  

Quản lý vốn chủ sở hữu thực chất là xác định quy mô và cấu trúc vốn chủ sở hữu 

sao cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh cũng như tìm các biện pháp để không ngừng 

mở rộng nguồn vốn này. Nội dung quản lý bao gồm:  

- Xác định vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tổng tài sản : Chỉ tiêu tỷ lệ vốn chủ sở 

hữu trong tổng tài sản xác định vốn chủ sở hữu với tất cả các khoản nợ, phản ánh khả 

năng bù đắp các tổn thất của vốn chủ sở hữu đối với mọi cam kết hoàn trả của ngân 

hàng. 
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- Xác định vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tài sản rủi ro : Tổn thất xảy ra đối với 

mỗi ngân hàng thường từ tài sản rủi ro như các khoản cho vay không thu hồi được, 

chứng khoán bị giảm giá, thị trường bất động sản đóng băng .... Những tổn thất này làm 

giảm quy mô vốn chủ sở hữu. Để hạn chế tổn thất này, một số ngân hàng xác định quy 

mô vốn chủ sở hữu dựa vào mối quan hệ giữa vốn chủ sở hữu với các tài sản rủi ro. Theo 

đó, tài sản của ngân hàng được phân loại theo mức độ rủi ro dựa trên kinh nghiệm nhiều 

năm và tác động các nhân tố mới. Thông qua các hệ số chuyển đổi  tính cho từng loại rủi 

ro, sẽ tính được tổng tài sản rủi ro đã chuyển đổi. Trên cơ sở đó xác định một tỷ lệ giữa 

tổng tài sản rủi ro với vốn chủ sở hữu sao cho thoả mãn nhu cầu sinh lời và an toàn. Tuy 

nhiên, phương pháp này có những hạn chế như :  

Rất khó khăn trong việc quy định chi tiết tỷ lệ rủi ro cho các danh mục tài sản của 

các ngân hàng. Vì điều này, cần phải có các cuộc khảo sát trên quy mô rộng và nghiên 

cứu thực tế rủi ro trong một thời gian dài của hệ thống ngân hàng. 

Có thể cùng một hệ số chuyển đổi rủi ro như nhau nhưng rủi ro của mỗi ngân hàng 

khác nhau do môi trường kinh doanh khác nhau. Vì vậy, không có một tỷ lệ chung cho các 

ngân hàng. 

- Xác định vốn chủ sở hữu trong mối liên hệ với các nhân tố khác : Phương pháp 

xác định vốn chủ sở hữu trong mối liên hệ với các nhân tố khác như : chất lượng quản 

lý, thanh khoản của tài sản, lợi nhuận của những năm trước và tỷ lệ lợi nhuận giữ lại, 

chất lượng và đặc điểm quyền sở hữu, chất lượng các nghiệp vụ, khả năng bù đắp các chi 

phí .... Theo phương pháp này mỗi ngân hàng cần có mức vốn chủ sở hữu phù hợp để 

đảm bảo an toàn. 

1.2.2.2. Quản lý vốn huy động :  

Phần lớn vốn huy động của ngân hàng đều phải trả lãi. Vì vậy, chi phí trả lãi chiếm 

tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của ngân hàng. Chi phí trả lãi phụ thuộc vào quy mô, cơ 

cấu các nguồn phải trả lãi và lãi suất cá biệt. Do đó nội dung quản lý vốn  bao gồm : 

- Quản lý quy mô và cơ cấu : Mục đích quản lý là phải làm tăng quy mô và thay 

đổi cơ cấu vốn  một cách có hiệu quả nhất. Để đạt được điều đó cần thống kê đầy đủ và 

kịp thời các thay đổi về các loại nguồn, tốc độ quay vòng của mỗi loại. Điều này giúp các 

nhà quản lý nghiên cứu mối liên hệ giữa số lượng, cấu trúc nguồn vốn  với các nhân tố ảnh 

hưởng, đồng thời cho thấy được đặc tính của thị trường nguồn của ngân hàng; phân tích kỹ 
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lưỡng các nhân tố gắn liền với thay đổi đó và lập kế hoạch nguồn vốn cho từng giai đoạn 

phù hợp với yêu cầu sử dụng. 

Những nhân tố tác động đến quy mô và cơ cấu vốn thường xuyên thay đổi, nên cần 

được nghiên cứu kỹ và theo dõi liên tục nhằm giúp ngân hàng đưa ra các quyết  định phù 

hợp về thay đổi quy mô và cơ cấu vốn. Cần phân chia các loại khách hàng gắn với quy 

mô và tốc độ gia tăng nguồn vốn như nhóm khách hàng có tiền gửi lớn, nhóm khách 

hàng truyền thống, nhóm khách hàng nhạy cảm với sự thay đổi của công nghệ, lãi suất 

và chất lượng dịch vụ .... Bên cạnh đó cũng cần xem xét thị phần nguồn vốn của các 

ngân hàng khác trên cùng địa bàn và khả năng cạnh tranh của họ. Cần có kế hoạch 

nguồn vốn cụ thể cho từng giai đoạn đặc biệt cần quan tâm kế hoạch gia tăng quy mô 

của mỗi nguồn, khả năng thay đổi cơ cấu nguồn, hoặc kế hoạch khai thác tìm kiếm 

nguồn mới .... 

- Quản lý lãi suất chi trả : Quản lý lãi suất của các loại vốn là xác định các loại và 

cơ cấu lãi suất trả cho các nguồn tiền khác nhau nhằm đảm bảo duy trì quy mô và kết 

cấu nguồn phù hợp với yêu cầu sinh lời của ngân hàng. Lãi suất càng cao thì nguồn vốn 

huy động được càng lớn từ đó có điều kiện mở rộng cho vay và đầu tư. Tuy nhiên, lãi 

suất cao làm tăng chi phí của ngân hàng, có thể dẫn đến hạn chế các khoản cho vay 

giảm doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng. Vì vậy, quản lý lãi suất của nguồn vốn có 

liên quan chặt chẽ với quản lý lãi suất cho vay và đầu tư của ngân hàng. Có nhiều mức 

lãi suất danh nghĩa khác nhau tùy theo tính chất của từng loại vốn, đó là các mức lãi suất 

cá biệt. Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng thương mại khác nhau có thể đưa ra 

các mức lãi suất cạnh tranh khác nhau hoặc đưa ra những phương pháp khác nhau như trả lãi 

suất nhiều lần trong kỳ hoặc trả lãi trước .... nhằm thu hút nguồn tiền. 

- Quản lý kỳ hạn : Là xác định kỳ hạn của nguồn phù hợp với yêu cầu của kỳ hạn 

sử dụng, đồng thời tạo sự ổn định của nguồn.  

Kỳ hạn danh nghĩa : Mỗi một nguồn vốn thường gắn với những kỳ hạn nhất định 

với những mức lãi suất nhất định đó là kỳ hạn danh nghĩa. Việc xác định kỳ hạn danh 

nghĩa có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của ngân hàng. Kỳ hạn liên quan đến tính 

ổn định và do đó liên quan đến kỳ hạn của sử dụng. Ngoài ra, kỳ hạn còn liên quan đến 

chi phí, các nguồn có tính ổn định cao (kỳ hạn dài) thường phải có chi phí duy trì cao. 

Do đó, quản lý kỳ hạn là một nội dung đảm bảo an toàn và sinh lợi cho ngân hàng. Kỳ 
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hạn danh nghĩa phụ thuộc vào mức thu nhập của dân chúng; sự ổn định của môi trường 

vĩ mô; khả năng chuyển đổi của giấy nợ, kỳ hạn cho vay và đầu tư. 

Kỳ hạn thực tế của khoản tiền gửi là thời gian mà khoản tiền tồn tại liên tục tại một 

đơn vị ngân hàng. Ngoài những nhân tố ảnh hưởng đến kỳ hạn danh nghĩa, kỳ hạn thực 

tế còn phụ thuộc vào một số nhân tố khác như : Nhu cầu chi tiêu đột xuất và lãi suất 

cạnh tranh tại các ngân hàng, lãi suất giữa các nguồn tiền khác nhau .... Sự thay đổi lãi 

suất sẽ gây ra sự thay đổi tiền gửi từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, từ kỳ hạn này 

sang kỳ hạn khác ... làm giảm thực tế của nguồn vốn. Phương pháp cơ bản để phân tích 

kỳ hạn thực tế là dựa trên số lượng thống kế để thấy sự biến động số dư của mỗi nguồn 

vốn, của nhóm nguồn, tìm số dư thấp nhất trong quý, năm, trong nhiều năm và các nhân 

tố ảnh hưởng đến sự thay đổi, từ đó người quản lý đo được kỳ hạn thực gắn liền với các 

số dư. 

Quản lý kỳ hạn luôn gắn với quản lý lãi suất. Lựa chọn cơ cấu lãi suất cao sao cho 

vừa đảm bảo gia tăng tổng nguồn, tiết kiệm chi phí, lại vừa tăng tính ổn định của nguồn 

là nội dung quản lý nguồn vốn của ngân hàng. 

- Phân tích tính thanh khoản của nguồn vốn : Tính thanh khoản của nguồn vốn được 

đo bằng khả năng tìm kiếm nguồn vốn mới  với chi phí và thời gian nhỏ nhất. Nhiều ngân 

hàng lớn rất quan tâm đến khả năng tìm kiếm nguồn vốn mới để đáp ứng nhu cầu thanh 

khoản, đặc biệt là các nguồn ngắn hạn để thực hiện chuyển hoán kỳ hạn của nguồn và duy 

trì tỷ lệ thấp.  

Thị trường nợ của mỗi ngân hàng và chính sách tiền tệ đang được vận hành ảnh 

hưởng lớn đến tính thanh khoản của nguồn. Những nước có thị trường nợ kém phát triển, 

tính thanh khoản của nguồn vốn cũng bị thấp.  

Phân tích tính thanh khoản của nguồn vốn bắt đầu từ việc phân tích thị trường 

nguồn vốn của mỗi ngân hàng để thấy được đặc điểm của mỗi nguồn.  

- Xác định nguồn vốn dành cho dự trữ : Ngoài phần vốn sử dụng cho kinh doanh, 

ngân hàng thương mại phải xác định phần vốn dành cho dự trữ bao gồm : Tồn quỹ, tiền 

gửi ngân hàng TW, tiền gửi dự trữ bắt buộc, tiền gửi tổ chức tín dụng khác.  

 Dự trữ bắt buộc là số tiền ngân hàng thương mại phải duy trì trên tài khoản tiền 

gửi tại ngân hàng TW. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do NHTW quy định từng thời kỳ cho từng 

loại tiền gửi. Nếu ngân hàng thương mại nào vi phạm sẽ bị phạt theo quy định.  ở Việt 
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Nam theo quyết định 581/2003/QĐ-NHNN ngày 29/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng 

NN dự trữ bắt buộc được tính như sau :  

Dự trữ bắt buộc  

cho kỳ duy trì 
= 

Số dư bình quân các loại 

tiền gửi phải dự trữ bắt 

buộc (kỳ xác định) 

x Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

Trong đó :  

- Kỳ xác định dự trữ bắt buộc là khoảng thời gian của tháng trước kể từ ngày 01 

đầu tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng. 

- Kỳ duy trì dự trữ bắt buộc là khoảng thời gian của tháng hiện hành kể từ ngày 01 

đầu tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng. 

- Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do NHTW quy định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, 

từng loại tiền gửi tuỳ thuộc chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. 

Số dư bình quân tiền gửi huy động 

bắt buộc kỳ xác định 
= 

Tổng số dư tiền gửi huy động phải tính dự trữ 

bắt buộc cuối mỗi ngày trong kỳ 

Tổng số ngày trong kỳ 

 

 

           Mặt khác, ngân hàng thương mại còn phải có khoản tiền dự trữ để đảm bảo nhu 

cầu thanh toán hàng ngày. Phần dự trữ này nhiều hay ít phụ thuộc thời hạn các khoản 

nợ, các cam kết giải ngân, nhu cầu thanh toán thông thường hàng ngày của khách 

hàng..... 
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Câu hỏi ôn tập 

 

1. Trình bày nội dung nguồn vốn của NHTM 

2. Tại sao phải quản lý nguồn vốn 

3. Nội dung quản lý các nguồn vốn là gì? 

4. Dự trữ bắt buộc của NHTM được xác định dựa trên những căn cứ nào? 
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Chương 2 

Nghiệp vụ cho vay và cho thuê tàI chính 

 

 

2.1. những quy định chung về cho vay 

2.1.1. Khái niệm và đối tượng cho vay 

- Khái niệm cho vay:  

Cho vay của NHTM là việc chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ NHTM 

(người sở hữu) sang khách hàng vay (người sử dụng) sau một thời gian nhất định quay 

trở lại NHTM với lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu. Hay có thể hiểu cho vay 

của NHTM là quan hệ giữa một bên là người cho vay (NHTM) bằng cách chuyển giao 

tiền hoặc tài sản cho bên người vay (khách hàng vay) để sử dụng trong một thời gian 

nhất định với cam kết của người vay là hoàn trả cả gốc và lãi khi đến hạn. Cho vay là 

quyền của NHTM. Vì vậy NHTM có quyền yêu cầu khách hàng vay phải tuân thủ 

những điều kiện mang tính pháp lý nhằm đảm bảo việc trả nợ khi đến hạn. 

- Đối tượng cho vay: 

NHTM chỉ cho vay đáp ứng những nhu cầu vay vốn hợp pháp theo quy định của 

pháp luật. ở  nước khác nhau có quy định đối tượng vay khác nhau. ở Việt Nam theo 

luật các tổ chức tín dụng, luật ngân hàng Nhà nước và các văn bản hiện hành quy định tổ 

chức tín dụng không được cho vay những nhu cầu vay vốn để thực hiện các nội dung sau: 

+ Mua sắm các tài sản và chi phí hình thành lên tài sản mà pháp luật cấm mua 

bán, chuyển nhượng, chuyển đổi. 

+ Thanh toán các khoản chi phí để thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm. 

+ Đáp ứng các nhu cầu tài chính để giao dịch mà pháp luật cấm. 

2.1.2. Nguyên tắc và điều kiện cho vay 

2.1.2.1. Nguyên tắc cho vay 

Để đảm bảo an toàn vốn, trong quá trình cho vay các ngân hàng thương mại luôn 
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phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 

-Tiền vay phải sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng 

Theo nguyên tắc này thì mọi khoản vay đều phải được xác định trước về mục 

đích kinh tế. Bởi vậy, các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vay vốn, trước khi vay 

phải trình bày với ngân hàng mục đích của việc vay vốn, phải nộp cho ngân hàng các kế 

hoạch hay dự án sản xuất kinh doanh, các hợp đồng cung cấp và tiêu thụ sản phẩm, các 

tài liệu kế toán để ngân hàng xem xét, trên cơ đó xác định kế hoạch cho vay. Khi cho 

vay, ngân hàng cùng khách hàng lập hợp đồng tín dụng vay vốn và khách hàng phải cam 

kết sử dụng tiền vay đúng mục đích và điều này được ghi trong hợp đồng tín dụng đó. 

Sau khi đã nhận được tiền vay khách hàng phải sử dụng đúng mục đích như đã 

cam kết.Ngân hàng có trách nhiệm kiểm soát việc sử dụng vốn của khách hàng, nếu 

khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích ngân hàng phải áp dụng các biện pháp chế tài 

thích hợp nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra cho ngân hàng. 

- Tiền vay phải hoàn trả đúng hạn đầy đủ cả gốc và lãi 

Tính hoàn trả là thuộc tính vốn có của tín dụng, sự hoàn trả là mối quan tâm 

hàng đầu của các ngân hàng khi cho vay, thu hồi nợ đúng hạn là cơ sở để các ngân hàng 

thương mại tồn tại và phát triển. 

Chúng ta biết rằng, nguồn vốn tín dụng của ngân hàng chủ yếu là nguồn vốn huy 

động, tức là người “đi vay để cho vay”. Khi tập trung huy động vốn, ngân hàng phải đảm 

bảo hoàn trả đầy đủ, kịp thời cho người gửi khi họ có nhu cầu rút tiền. Vì vậy ngân hàng 

đòi hỏi người vay vốn phải hoàn trả cho ngân hàng đúng hạn. Nếu ngân hàng không thu 

hồi hoặc không thu hồi đúng hạn các khoản cho vay thì có khả năng dẫn đến mất khả 

năng thanh toán và phá sản. 

Trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ tín dụng của mình, ngân hàng phải bù 

đắp các chi phí như: trả lãi tiền gửi, chi phí ấn chỉ, trả lương cán bộ nhân viên, nộp thuế, 

trích lập các quỹ... Điều này đòi hỏi ngân hàng phải thu thêm khoản chênh lệch ngoài số  

vốn gốc cho vay. 

Để có thể thực hiện được nguyên tắc này trong quản lý tín dụng ngân hàng phải 

xác định thời hạn cho vay và các kỳ hạn nợ của từng khoản cho vay, đồng thời thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc khách hàng trong việc trả nợ. 
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2.1.2.2. Điều kiện cho vay 

Điều kiện vay vốn thực chất là cụ thể hoá các tiêu thức trong nguyên tác tín dụng 

nhằm đảm bảo cho nguyên tắc TD có hiệu lực trong mọi quan hệ tín dụng giữa NH với 

KH. KH chỉ có thể vay vốn của NH khi họ thoả mãn tất cả các điều kiện vay vốn. 

Theo luật pháp Việt Nam, nội dung các điều kiện vay vốn gồmThứ  nhất, Khách hàng 

phải có đủ tư cách pháp lý 

 Quan hệ TD giữa NH với KH là quan hệ được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, nó phải được 

lập trên cơ sở quy định của luật pháp. Do đó, các chủ thể tham gia quan hệ phải có đủ tư 

cách pháp lý. Hơn thế trong quan hệ tín dụng sẽ phát sinh sự chuyển giao và giao dịch 

về Tài sản do đó cần có sự xác nhận của các bên tham gia theo đúng quy định của luật 

pháp. Như vậy, KH phải có đủ tư cách pháp lý để thực hiện các giao dịch trên. 

 

Thứ hai, Vốn vay phải được sử dụng hợp pháp 

 Vốn vay phải được sử dụng hợp pháp tức là không vi phạm pháp luật và mục 

đích sử dụng vốn vay phù hợp với đăng ký kinh doanh của DN 

  Vốn vay phải sử dụng hợp pháp vì: Tài sản hình thành từ vốn vay chủ yếu là TS 

thuộc sở hữu của KH (trước pháp luật). Vì vậy, khi khách hàng sử dụng vốn bất hợp 

pháp thì các tài sản đó sẽ bị phong toả hoặc bị tịch thu từ đó ảnh hưởng tới khả năng 

hoàn trả gốc và lãi cho NH. Ngoài ra, khi vốn vay sử dụng bất hợp pháp thì tư cách pháp 

lý của KH có thể bị mất đi do đó ảnh hưởng tới quan hệ TD hợp pháp giữa NH với KH 

 

Thứ ba, KH phải có năng lực tài chính lành mạnh đủ để đảm bảo hoàn trả tiền vay đúng 

hạn đã cam kết.  

  Tài chính lành mạnh được thể hiện bao gồm: 

- Có khả năng thanh toán tốt vì NH cho vay với kỳ vong thu hồi được cả gốc 

và lãi 

- Kinh doanh hiệu quả trong 1 khoảng thời gian nhất định 

- Chấp hành tốt các quy định về chế độ kế toán 

 Lý do KH phải có tình hình tài chính lành mạnh có thể được hiểu như sau: (1) 

DN có tình hình TC lành mạnh tức là DN đó có khả năng quản lý tốt. (2) Chứng minh sự 
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phát triển ổn định của KH  (3)Đảm bảo cho KH có cơ sở vững chắc về tài chính để đảm 

bảo cho cam kết hoàn trả tiền vay đúng hạn 

 
Thứ tư, Khách hàng phải có phương án, dự án sản xuất kinh doanh khả thi và hiệu quả 

(đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh). 

  Phương án  khả thi tức là: phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với 

ngành nghề kinh doanh; phù hợp với nguồn lực của KH: vốn; điều kiện kỹ thuật; con 

người …; phù hợp với khả năng quản lý của KH 

  Phương án  hiệu quả; Tạo thu nhập cho KH; Lợi nhuận sinh trưởng trên 1 đồng 

vốn chủ sở hữu (ROE phải lớn hơn lãi suất tiền gửi tại NH); Giúp KH phát triển trong 

sản xuất kinh doanh; Mang lại hiệu quả XH: tạo công ăn việc làm, góp phần tăng trưởng 

kinh tế 

KH phải có phương án khả thi và hiệu quả vì: (1) Bản chất của NHTM là tổ chức 

kinh doanh trong đó việc cho vay phải đảm bảo các nguyên tắc sinh lời cơ bản. Do đó dự 

án và phương án mà NH tài trợ vốn phải đảm bảo tính khả thi và hiệu quả 

 Trong hoạt động TD của NHTM, nguồn thu từ phương án và dự án vay vốn được coi là 

nguồn thu “thứ nhất” đảm bảo cho việc an toàn vốn cũng như phát triển liên tục của KH và 

NH 

 
Thứ năm, khách phải thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định. NHTM quan tâm đến 

đảm bảo tiền vay vì: 

 Đảm bảo tiền vay là công cụ bảo đảm trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vũ 

của KH trong quan hệ tín dụng 

 Đảm bảo tiền vay cũng cung cấp nguồn thanh toán “thứ hai” cho NHTM (trong 

trường hợp KH không trả được khoản vay) 

 
2.1.3. Quy định về những đảm bảo an toàn trong cho vay. 

 2.3.1.1. Cho vay có đảm bảo bằng tài sản: 

 Cho vay có đảm bảo là hình thức cấp tín dụng có tài sản đảm bảo trực tiếp hoặc 

có sự bảo lãnh của người thứ ba. 

 Trên nguyên tắc không phải bất cứ một nghiệp vụ cho vay nào cũng phải có đảm 


